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LỜI NÓI ĐẦU 
Để giúp các nhà nghiên cứu và quản lý giáo dục, các nhà giáo, sinh viên đại học sư phạm 

có thêm thông tin về tình hình phát triển giáo dục hiện nay ở các nước trên thế giới, bên 
cạnh “Bản tin giáo dục” (ra mỗi tháng 2 kỳ), bắt đầu từ tháng 1/2002, Viện Nghiên cứu 
Giáo dục tổ chức biên soạn thêm bản tin Tư liệu tham khảo “Giáo dục quốc tế” bao gồm 
một số bài viết về các vấn đề quan trọng và có tính thời sự đang đặt ra cho giáo dục ở các 
nước, được trình bày dưới dạng những bài tổng thuật, lược thuật hay dịch từ nguyên tác.  
   Trung tâm Nghiên cứu & Giao lưu Văn hóa Giáo dục Quốc tế thuộc Viện NCGD là đơn 
vị được giao thực hiện bản tin này. Chúng tôi mong nhận được sự cộng tác và ý kiến đóng 
góp của bạn đọc để không ngừng nâng cao chất lượng của bản tin. 
 

1. Phát triển giáo dục toàn diện: từ thực tiễn đến 
lý thuyết 
2. Đào tạo giáo viên cho sự công bằng xã hội 
và đa dạng về văn hóa  
3. Allan Luke: Kiến trúc sư của quá trình cải 
cách giáo dục ở Úc 
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Giới hạn  khái niệm 
"Giáo dục toàn diện” là một khái 

niệm đã được sử dụng rộng rãi từ lâu và 
tùy theo đối tượng và mục tiêu hướng 
đến mà nó có thể mang những nội dung 
và ý nghĩa khác nhau. Tựu trung, khi đề 
cập đến khái niệm này, người ta thường 
chú ý đến phương diện loại hình nội 
dung giáo dục và nhấn mạnh đến sự cần 
thiết của việc phải giáo dục con người ở 
tất cả các lãnh vực, khía cạnh khác nhau, 
từ tri thức chuyên môn cho đến đạo đức, 
nhân cách, thể chất, kĩ năng nghiệp vụ 
và ý thức thẩm mỹ… Quan niệm giáo dục 
này chống lại việc quá chú trọng đến 
việc ưu tiên phát triển một mặt nào dù 
mặt đó có tầm quan trọng lớn lao đến 
đâu. Xét theo quan điểm triết học, quan 
niệm giáo dục này cho rằng con người là 
một “thực thể toàn diện” không thể chia 
cắt ra thành từng lãnh vực biệt lập với 
nhau, và một nền giáo dục có giá trị 
nhân văn sâu sắc phải là một nền giáo 
dục lấy “con người toàn diện” làm đối 
tượng và mục tiêu hàng đầu. 

Trong các thập niên 50, 60 và 70 ở 
phương Tây, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, nhiều  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

nhà tâm lí học và giáo dục học đã đề cao 
quan niệm này mà họ gọi là “giáo dục 
nhân văn (humanistic education) hoặc 
“giáo dục hợp lưu” (confluent education, 
theo cách dùng của Geogre Asaac 
Brown). Trong tác phẩm “The Live 
classroom”, G. I. Brown đã trình bày 
quan niệm giáo dục này  một cách thực 
đơn giản: “Con người có tâm trí, nhận 
thức. Và con người cũng có cảm xúc, 
cảm giác. Nếu tách biệt hai lãnh vực này 
thì điều đó cũng có nghĩa là phủ nhận 
một thực tại toàn diện vốn là bản chất 
của con người. Tích hợp hai lãnh vực 
này lại sẽ giúp cho con người thực hiện 
được bản chất toàn diện đó’. (The live 
classroom, tr.108). 

Về mặt lí thuyết, triết lí giáo dục có 
tính chất “chủ toàn” nói trên thể hiện 
một chân lí rất đơn giản về con người nói 
chung, và cũng trên phương diện lí 
thuyết, đây là một thứ triết lí rất đẹp về 
mặt hình thức, lí tưởng, song khi vận 
dụng vào trong thực tế giáo dục nó lại tỏ 
ra bất cập, khó đạt được hiệu quả như 
mong muốn. Nó thể hiện ước muốn tốt 
đẹp của nhà giáo dục nhiều hơn là các 
điều kiện cần thiết để có thể áp dụng 

PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TOÀN DIỆN:  
TỪ THỰC TIỄN ĐẾN LÍ THUYẾT 

(Kinh nghiệm ở Hoa Kỳ) 
“Một quốc gia không đưa ra một nền giáo dục thỏa đáng 

cho con em mình tức là đã cầm chắc sự tự hủy hoại”  
Alfred W. Munzert 
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thành công vào trong thực tế. Ngay cả 
về phương diện khoa học, quan niệm 
giáo dục nặng về tính nhân văn này 
cũng chưa đưa ra được một cơ sở khoa 
học thật vững chắc để làm tiền đề cho 
việc xây dựng một hệ thống các phương 
pháp giáo dục toàn diện và có hiệu quả. 

 
Từ thông minh trí tuệ đến thông 

minh cảm xúc 

Bất chấp những ước muốn tốt đẹp 
của các nhà giáo dục theo trường phái 
“nhân văn” và “hợp lưu” này, ở nhiều 
nước trên thế giới, kể cả những nước 
phát triển và đang phát triển, thực tiễn 
giáo dục trong vài thập niên vừa qua, 
đặc biệt là trong thời gian gần đây, lại 
phát triển theo một chiều hướng “phiến 
diện”: thay vì chú trọng đến việc xây 
dựng và phát triển con người một cách 
toàn diện, nền giáo dục ở đa số các nước 
lại quá tập trung vào yếu tố “tri thức”. 
“Nhận thức” (bằng lí trí) là một yếu tố 
tuy có tầm quan trọng lớn lao nhưng 
không phải là tất cả bản thể của con 
người và sự quá chú trọng đến yếu tố 
này trong lãnh vực giáo dục sẽ đem lại 
nhiều hậu quả không hay. Trường hợp 
Hoa Kỳ như sẽ trình bày sau đây là một 
dẫn chứng. 

Theo Alfred W.Munzert, nền giáo 
dục Hoa Kỳ là một trong những nền giáo 
dục tiêu biểu nhất cho sự phát triển quá 
mức về những đặc trưng và ưu thế của 
bán cầu não trái là nơi mà theo các nhà 
thần kinh học, có chức năng của một 
trung tâm điều khiển các hoạt động trí 
tuệ như ghi nhớ, ngôn ngữ, lí luận, tính 

toán, sắp xếp, phân loại, phân tích và 
các thao tác tư duy hồi qui khác. Mặc dù 
không được phát biểu một cách chính 
thức, các chức năng này bao gồm mọi kĩ 
năng và khả năng được coi là cần thiết 
nhất để thành công trong học đường. 

Trong khi đó, bán cầu não phải lại là 
trung tâm kiểm soát các chức năng thần 
kinh bao gồm trực giác, ngoại cảm, thái 
độ, cảm xúc, các liên hệ về thị giác và 
không gian, các cảm nhận về âm nhạc, 
nhịp điệu, vũ điệu… Nếu các chức năng 
của não trái có đặc điểm là tuần tự và hệ 
thống thì các chức năng của não phải lại 
có đặc điểm là ngẫu hứng và tản mạn. 
Trong khi não trái có thể ghép các mảnh 
rời rạc thành một tổng thể có tổ chức thì 
não phải lại có thiên hướng nhìn thấy cái 
tổng thể trước rồi sau đó mới đi đến từng 
phần nhỏ. 

Theo quan niệm chủ toàn thì hai bán 
cầu não cần phải hoạt đôïng cân bằng và 
cùng phối hợp với nhau để con người 
được phát triển toàn diện. Nhưng trong 
thực tế, một nền giáo dục thiên về não 
trái luôn có ưu thế phát triển mạnh mẽ 
và điều này đã tác động tiêu cực đến 
một bộ phận không nhỏ những người 
chịu ảnh hưởng từ nền giáo dục này. Đó 
chính là những người có bán cầu não 
phải phát triển mạnh hơn là não trái 
nhưng lại không được nền giáo dục nhà 
trường chấp nhận như một giá trị trí tuệ 
cần được phát huy.  

Một vài con số thống kê về ngành 
giáo dục Hoa Kỳ sau đây sẽ cho thấy rõ 
những ảnh hưởng tiêu cực của một nền 
giáo dục quá thiên về não trái: 
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- Tỉ lệ bỏ học ở trường trung học đã 
đạt tới một con số kỉ lục: 50%. Con số 
50% này lại nằm trong số những HS 
được đánh giá là có năng khiếu và tài 
năng nhất. 

- Hiện nay, hàng năm có khoảng 
750.000 HS tốt nghiệp trung học có thể 
coi là thất học hay mù chữ, trong đó có 
những em thậm chí không đọc được 
bằng tốt nghiệp của chính mình. Con số 
20% là tỉ lệ mù chữ ở người lớn đã tác 
động nghiêm trọng đến toàn bộ khu vực 
kinh doanh và công nghiệp. 

- Theo một nghiên cứu của chính 
phủ Mỹ trong năm 1987, đối chiếu trình 
độ của HS tốt nghiệp tru ng học của một 
số nước tiên tiến, có đến 96% số HS cả 
Nhật, Đức, Liên Xô (cũ) đạt mức điểm 
chuẩn trong các môn toán học và khoa 
học trong khi chỉ có 6% học sinh Hoa Kỳ 
vượt qua mức điểm này. 

- Tỉ lệ HS bỏ học ngày càng cao, nạn 
mù chữ, và những HS không đủ năng lực 
làm cho quốc gia này thiệt hại đến 84 tỉ 
đô la mỗi năm, bao gồm các dịch vụ xã 
hội, các tội ác liên quan đến ma túy, các 
khoản thuế. Vị trí đứng đầu thế giới về 
mặt công nghệ của Hoa Kỳ đang ngày 
càng bị đe dọa bởi sự sa sút của hệ thống 
giáo dục. 

Về nguyên nhân, có thể nói rằng, 
bên cạnh các nguyên nhân văn hóa, xã 
hội khác, yếu tố lớn nhất gây ra sự gia 
tăng tỉ lệ bỏ học trong nền giáo dục Hoa 
Kỳ chính là vì hệ thống giáo dục này đã 
không thể nhận định và đáp ứng về mặt 
cấu trúc những khác biệt cơ bản giữa 
cách học của những HS có bán cầu não 

phải hoạt động trội hơn và cách học của 
những HS nghiêng về hoạt động não 
trái. Trong khi đó, hệ thống giáo dục 
truyền thống về cơ bản là của hệ thống 
não trái, do đó chỉ những HS có thiên 
hướng hoạt động não trái mới gặp nhiều 
thuận lợi trong hệ thống giáo dục này và 
ngược lại, đối với những HS có thiên 
hướng hoạt động não phải, thất bại trong 
học tập hoặc không thích nghi được với 
môi trường giáo dục của não trái là một 
lẽ đương nhiên. Nhưng, về mặt khoa học 
cũng như đạo lí, không thể qui trách 
nhiệm về sự “thất bại” hoặc “không thể 
thích nghi” này cho chính bản thân HS 
có ưu thế vượt trội về não phải, mà phải 
tìm thấy nguyên nhân của vấn đề ở 
chính bản thân của nền giáo dục, ở cấu 
trúc chương trình và phương pháp giáo 
dục không tính đến những khác biệt có 
tính chất đặc thù giữa các đối tượng giáo 
dục khác nhau, đặc biệt là về tâm sinh lí 
và hoạt động chức năng của hệ thần kinh 
cao cấp. 

Do không thích hợp với hệ thống 
giáo dục thiên về não trái, những HS não 
phải này, cho dù có rất thông minh và 
sáng tạo, vẫn bị xem là “chậm hiểu” 
hoặc “không có khả năng học tập” và 
thường bị gạt sang một bên, và nếu 
không may mắn nữa, sẽ trở thành kẻ 
đứng bên lề của quá trình phát triển giáo 
dục. Để phản ứng lại với sự “thất bại 
giáo dục” giả tạo đó, một số HS trở nên 
phá phách, gây rối, và một số khác tin 
rằng hệ thống giáo dục là hoàn toàn ngớ 
ngẩn và vô ích, tự loại mình ra khỏi cuộc 
chơi hoặc bỏ học hoàn toàn. Dùng theo 
hình ảnh so sánh của A.W.Munzert, 
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những HS não phải này giống như một 
chiếc cọc tròn nhưng lại bị cố đóng vào 
một cái lỗ vuông hoặc quá lớn hoặc quá 
nhỏ đối với họ. 

Tác giả cũng đã đưa ra một thí dụ để 
minh họa sự khác biệt cơ bản trong cách 
học giữa HS não trái và HS não phải. 
Chẳng hạn như trong một lớp học toán, 
thầy giáo viết lên bảng một bài toán và 
một loạt các đáp số có thể. Một HS có 
não phải phải trội hơn sẽ nhanh chóng 
chỉ ngay vào đáp số đúng. Nhưng khi 
thầy giáo yêu cầu trình bày cách tìm đáp 
số, HS đó sẽ không thể giải thích được. 
Bằng trực cảm, nó biết rằng đó là đáp số 
đúng. HS này nắm lấy tổng thể bài toán 
và bằng trực giác nhận ra đáp số đúng 
nhưng không thể giải thích quá trình, 
hoặc nếu có giải thích thì cũng rất lúng 
túng, rối rắm, khó hiểu. Do đó, thầy giáo 
kết luận rằng nó chỉ “đoán mò” và “ăn 
may” chứ không có khả năng giải toán 
một cách rõ ràng, lô gích và mạch lạc 
như những HS thuận về não trái. HS 
thuận về não trái có xu hướng diễn giải 
sự vật theo trình tự các chi tiết trong khi 
HS thuận về não phải lại có xu hướng 
nắm trọn toàn thể một khái niệm, sau đó 
mới đi ngược lại và mổ xẻ các thành 
phần của vấn đề. 

 
Đi tìm một cơ sở khoa học giải pháp 

“giáo dục toàn diện” 
Giống như trong lãnh vực “y học 

toàn năng” (holistic medicine), một quan 
niệm y học xem con người là một thực 
thể toàn diện không thể chia cắt (whole 
person) và mọi phương pháp điều trị 

phải nhắm đến cái toàn thể đó chứ 
không chỉ tập trung vào việc chữa trị 
triệu chứng đơn thuần của một thứ bệnh, 
giáo dục toàn diện cũng đòi hỏi trước hết 
về mặt tư tưởng phải xem con người như 
một thực thể đa hợp, không thuần nhất 
về mặt cấu trúc xã hội cũng như tinh 
thần. Do đối tượng có tính chất phức hợp 
như thế nên các phương pháp giáo dục 
cũng phải hết sức đa dạng, uyển chuyển 
và có khả năng phù hợp với nhiều đối 
tượng khác nhau. 

Trong một công trình nghiên cứu nổi 
tiếng cách đây hơn 20 năm, nhà thần 
kinh học Roger Sperry (được giải thưởng 
Nobel 1981), bằng những thí nghiệm và 
nghiên cứu về những người được chia 
tách não (split-brain subjectsd) đã chứng 
minh một cách khoa học rằng hoạt đôïng 
chức năng của hai bán cầu não là khác 
biệt nhau. Thật ra, trước Sperry, đã có 
nhiều tác giả khác nhau thuộc các lãnh 
vực tâm lí, thần kinh, ngôn ngữ (đặc biệt 
là ngôn ngữ – thần kinh học) đã trình 
bày dưới hình thức này hoặc hình thức 
kia một lí thuyết định biên 
(lateralization) về não theo đó vị trí của 
sự định biên khác nhau sẽ dẫn đến 
những hoạt động chức năng khác nhau. 
Cùng với lí thuyết định vị (localication), 
lí thuyết định biên này đã góp phần quan 
trọng vào việc làm sáng tỏ các hoạt 
động chức năng của não nói chung cũng 
như của từng bộ phận, từng vùng trên 
não nói riêng. 

Ngày nay, mặc dù chưa được tất cả 
các nhà khoa học tán đồng, lí thuyết về 
sự chuyên biệt hóa của hai bán cầu não 
(mà có tác giả gọi là hai loại trí tuệ khác 
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nhau) đã được khoa học thực nghiệm 
chứng minh là có cơ sở và sự khám phá 
này có một tầm quan trọng lớn lao trong 
lãnh vực giáo dục, buộc chúng ta phải 
suy nghĩ lại về việc xây dựng phương 
trình và phương pháp giáo dục trong nhà 
trường. Khám phá này cũng cho thấy cái 
mà chúng ta thường gọi là “trí thông 
minh” không phải là một khái niệm đơn 
nhất, có thể xác định một cách đơn giản 
bằng những thông số định sẵn. Nói cách 
khác, không phải chỉ có một loại trí 
thông minh duy nhất có thể áp dụng cho 
nhiều lãnh vực khác nhau, mà trong thực 
thế là có nhiều loại trí thông minh khác 
nhau, ít nhất là hai loại trí thông minh cơ 
bản mà đại diện là hai bán cầu não trái 
(tượng trưng cho trí thông minh lí trí của 
phương Tây), “Western rationality) và 
bán cầu não phải (tượng trưng cho trí 
thông minh cảm xúc của phương Đông). 

Sự khác biệt cơ bản của các hoạt 
động chức năng giữa não trái và não 
phải có thể được tóm tắt như sau: 
Bán cầu não trái Bán cầu não phải 
- Thời gian 
- Trí nhớ 
- Lời nói 
- Ngôn ngữ 
- Con số 
- Tính toán  
- Sắp xếp  
- Nối kết 
- Tuyến tính, tuần tự 
- Phân loại 
- Lí luận 
- Phân tích 
- Cụ thể 
- Bắt chước 

- Không gian  
- Trực giác 
- Ngoại cảm 
- Tình cảm 
- Thái độ 
- Phối hợp của cơ thể  
- Năng lực thị giác 
- Nghệ thuật 
- Phi tuyến tính, tản 
mạn 
- Cơ trí 
- Nhịp điệu, âm nhạc 
- Tổng hợp 
- Trừu tượng  
- Sáng tạo  

Sự chuyên môn hóa chức năng nói 
trên không có nghĩa là mỗi bán cầu não 
đều hoạt đôïng độc lập với bán cầu kia. 
Thực tế, trong mỗi bán cầu não có một 
vùng nhỏ hoặc thứ yếu có thể đảm nhận 
các chức năng của nửa não bên kia. Thí 
dụ như một số hoạt đôïng ngôn ngữ có 
thể được qui tụ về nửa não phải, và một 
số hoạt đôïng thị giác – không gian có 
thể được qui tụ về nửa não trái… Nói 
chính xác hơn, mặc dù mỗi nửa não có 
các hoạt động chức năng khác biệt nhau, 
nhưng khi tiến hành các hoạt đôïng trí tuệ 
nói chung thì cả hai bán cầu não đều 
đồng thời hoạt động tương tác với nhau, 
và mỗi bên đều đóng góp “phần riêng” 
của mình vào kết quả chung của tiến 
trình nhận thức. Nhà tâm lí học Levy đã 
đưa ra một thí dụ sau đây: Khi chúng ta 
đọc một cuốn truyện (tiểu thuyết hoặc 
truyện ngắn), bán cầu não phải đóng vai 
trò đặc biệt là giải mã thông tin thị giác, 
duy trì cấu trúc toàn thể của câu truyện, 
thưởng thức nội dung cảm xúc hoặc có 
tính chất khôi hài của câu truyện, rút ra 
được ý nghĩa từ những liên tưởng trong 
quá khứ cũng như hiểu được ý nghĩa của 
các ẩn dụ. Cùng lúc đó, bán cầu não trái 
đóng vai trò giải mã cú pháp, ngữ âm 
hóa chữ viết và rút ra ý nghĩa từ những 
mối quan hệ phức hợp trong cú pháp và 
các khái niệm về từ. Nói tóm lại, khi 
một hoạt động trí tuệ xảy ra thì không 
phải chỉ có một bán cầu não duy nhất  
tham gia mà luôn luôn có sự phối hợp 
với những tỉ lệ chức năng khác nhau của 
cả hai bán cầu não. 

Như vậy, căn cứ vào tính chất tương 
tác trong hoạt động của hai bán cầu não 
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như vừa nói trên, có thể nói rằng một 
chương trình và phương pháp giáo dục 
thiên hẳn về não trái như đang được áp 
dụng rộng rãi ở nhiều nền giáo dục của 
các nước trên thế giới không chỉ có hại 
cho những HS trội về não phải mà còn 
bất lợi cho chính những HS thuận về não 
trái vì bán cầu não phải của họ không có 
cơ hội phát triển cân bằng với bán cầu 
não trái vốn rất mạnh của họ. Đó là lí do 
giải thích tại sao có nhiều người cho 
rằng nền giáo dục hiện nay là một nền 
giáo dục mất quân bình. Như vậy, sự lấn 
át của bán cầu não này so với bán cầu 
kia phần lớn là do kết quả của việc học 
tập và rèn luyện trí tuệ chứ không phải 
do gien di truyền. 

Để kết luận, có thể nói rằng một giải 
pháp giáo dục được gọi là “toàn diện” 
phải là một giải pháp có tính đầy đủ đến 
sự phát triển đồng bộ của cả hai bán cầu 
não và đặc biệt phải tính đến những đặc 
điểm vượt trội của một bán cầu não này 
so với bán cầu não kia của từng đối 
tượng HS khác nhau. Nói cách khác, 
phải có cách đánh giá hợp lí hơn và khoa 
học hơn về cái gọi là sự “thành công” 
hay “thất bại” trong học tập của từng đối 
tượng HS cụ thể, nghĩa là không thể xây 
dựng một tiêu chuẩn đánh giá chung cho 
tất cả các đối tượng HS khác nhau. 

Phương pháp giáo dục dành cho 
những học sinh có tư duy não phải trội 
hơn 

Theo đề xuất của A.W.Munzert, để 
tối đa hóa chất lượng học tập, những HS 
có não phải trội hơn cần phải trải qua tất 
cả các giai đoạn học tập như sau: 

- Giai đoạn 1: Nhập dữ liệu 

Giai đoạn này có thể được thực hiện 
bằng ba kênh là nghe, nhìn và đọc. Phải 
bảo đảm tất cả các kênh đều được sử 
dụng hết công suất của nó nhằm một 
khối dữ liệu tối đa và chính xác được 
“nhập” vào trong bộ não của HS. Tuỳ 
theo từng đặc điểm của đối tượng HS 
(thí dụ đối với HS thuận bán cầu não 
phải, con đường “đọc” tỏ ra có hiệu quả 
nhất) mà áp dụng những biện pháp nhập 
dữ liệu thích hợp nhất. 

- Giai đoạn 2: Xử lí dữ liệu 

Kinh nghiệm cho thấy việc xử lí dữ 
liệu giữa HS não trái và HS não phải là 
hoàn toàn khác nhau. Khác với HS não 
trái thường xử lí chi tiết hoặc bộ phận 
trước rồi mới đi đến toàn thể sau, HS 
não phải lại xuất phát từ toàn thể và hệ 
thống trước rồi sau đó mới đến phân tích 
chi tiết và bộ phận. Ở HS não phải, tư 
duy hệ thống thường nổi trội hơn, do đó 
người dạy phải nắm lấy đặc trưng này để 
có thể giảng dạy một cách hiệu quả 
nhất. Khả năng xử lí dữ liệu bằng trực 
cảm của HS não phải cũng thường hay 
xảy ra. 

- Giai đoạn 3: Xuất dữ liệu 

Nếu ở HS não trái dữ liệu được tái 
hiện trong giai đoạn 3 này thường không 
khác nhiều so với dữ liệu được nhập vào 
trong giai đoạn 1 thì ở HS não phải khối 
dữ liệu trong giai đoạn 3 này thường 
được bổ sung thêm nhiều thông tin mang 
đậm dấu ấn chủ quan của tác giả. Con 
đường xuất dữ liệu thường được dùng 
nhiều nhất là nói và viết bên cạnh các 
hoạt động ngoài ngôn ngữ khác. 
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Về mặt quá trình, một nền giáo dục 
được gọi là toàn diện phải bao gồm đầy 
đủ cả 3 giai đoạn nói trên, đặc biệt phải 
hết sức chú trọng đến giai đoạn thứ 3 là 
giai đoạn phản ánh những gì đã xảy ra 
trong hai giai đoạn trước. Nếu chỉ đi qua 
hai giai đoạn đầu thì tỉ lệ lưu giữ thông 
tin chỉ ở vào khoảng 20% và đây chính 
là tình trạng chung của nền giáo dục 
hiện nay. Ngược lại, ở những HS tham 
gia cả 3 giai đoạn và đặc biệt là hoàn 
thành tốt những yêu cầu đặt ra trong giai 
đoạn 3 (như thảo luận, soạn bài…) thì tỉ 
lệ lưu giữ thông tin có thể lên đến 90%. 

Ý nghĩa đặc biệt của phương pháp 
học ba giai đoạn này là giai đoạn ba 
(xuất dữ liệu) cho phép HS có não phải 
trội hơn có cơ hội được thảo luận, điều 
cần thiết sống còn đối với họ. 

 Nhưng phương pháp ba giai đoạn 
này thường rất khó áp dụng ở những lớp 
học có số lượng HS khá đông, và để cải 
thiện tình trạng này, chúng ta phải cấu 
trúc lại hệ thống giáo dục một cách sâu 
sắc và đầu tư lớn hơn cho giáo dục để 
đạt được tỉ lệ  GV/ HS một cách hợp lí 
hơn. Số môn học cần phải được giảm bớt 
để tăng chất lượng học tập nhiều hơn 
nhờ áp dụng các phương pháp giáo dục 
thích hợp. 

Phương pháp giáo dục như vậy 
không chỉ làm giảm tỉ lệ HS có tư duy 
não phải trội bỏ học mà còn thúc đẩy 
nhanh hơn tốc độ học của HS có tư duy 
não trái trội. 

Đi tiên phong áp dụng phương pháp 
giáo dục này là trường đại học 
Hawthorne tại thành phố Salt Lake. 

Năm 1986, trường đại học Hawthorne đã 
áp dụng rất thành công chương trình 
2+2. Học sinh trung học đã hoàn tất  lớp 
10 được phép đăng ký thi vào một 
trường đặc biệt kết hợp cả trung học lẫn 
cao đẳng  hai năm với phương pháp ba 
giai đoạn như đã mô tả trên. Trong một 
chương trình hai năm, HS không chỉ 
hoàn tất chương trình trung học mà còn 
đạt tới cấp cao đẳng 2 năm. Ở đây, HS 
được xếp vào những lớp nhỏ từ 10 đến 
12 em chung quanh một bàn hội nghị 
theo kiểu hội thảo chuyên đề của SV sắp 
tốt nghiệp. Trong không khí học tập có 
tính chất dân chủ và tự do này, HS được 
quyền tham gia sâu sắc vào quá trình 
dạy học, có thể nói lên bất cứ những gì 
các em nghĩ trong đầu mà không sợ bất 
cứ một sự chỉ trích hay phê bình nào. Cứ 
mỗi giờ học trong lớp đòi hỏi từ hai đến 
ba giờ nghiên cứu ngoài lớp. Mỗi học 
kỳ, HS chỉ học hai môn nhưng rất 
chuyên sâu và môn học được hoàn tất 
ngay trong học kỳ. Qua ba học kỳ một 
năm, HS hoàn tất được sáu môn học. 
Mỗi bài giảng đều ngang với trình độ đại 
học. Kết thúc mỗi môn học, HS phải trải 
qua một kỳ thi trình độ cấp quốc gia. 
Gần 80 % số HS đăng kí theo chương 
trình này lúc ban đầu là những HS não 
phải trội hơn và đã bỏ học hoặc đang 
gặp nguy cơ thất học. Nhiều em trước 
đây là HS đứng hạng C, D hoặc thậm chí 
F trong trường trung học. Vậy mà chỉ sau 
một thời gian ngắn, với phương pháp 
giáo dục mới, các em đã tiến bộ vượt 
bực, như bảng thống kê sau đây cho 
thấy. 

(xem tiếp trang 12) 
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ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN CHO SỰ CÔNG BẰNG XÃ HỘI 
VÀ ĐA DẠNG VỀ VĂN HÓA 

 
 

Ở bất cứ nơi nào trên thế giới, giáo viên 
ngày nay đang phải đối diện với những nhiệm 
vụ hết sức phức tạp trong môi trường toàn cầu 
hóa. Bản tin Tư liệu Tham khảo Giáo dục Quốc 
tế xin giới thiệu quan điểm về vấn đề này của 
bà Anne Hickling-Hudson, giảng viên cao cấp 
Trường Đại học Kỹ thuật Queensland (Úc), chủ 
tịch Ủy ban Quốc tế của Hiệp hội Giáo dục So 
sánh (WCCES).  

 
Trong số những nhiệm vụ phức tạp mà 

các nhà giáo phải đương đầu, hẳn là họ 
phải nhận thấy chủ nghĩa phân biệt chủng 
tộc và chủ nghĩa dị chủng về văn hóa là 
những lực cản mạnh mẽ nhất đối với việc 
giảng dạy của họ và việc đưa ra một 
chương trình nhằm đối phó một cách sáng 
tạo với những tư tưởng và thói quen bảo thủ 
trong vấn đề chia sẻ các giá trị và nhìn 
nhận thế giới theo nhiều cách khác nhau. 
Hơn nữa, các nhà giáo dục không thể hoạt 
động có hiệu quả mà không có những hợp 
tác đa phương. Điều này cho phép họ thu 
hút những kỹ năng của phụ huynh học sinh 
và của cộng đồng xã hội để hỗ trợ cho sự 
đa dạng hóa chương trình học, khẳng định 
sự đa dạng hơn là lờ đi hay làm giảm giá trị 
của nó, và cải thiện mối quan hệ xã hội 
giữa các học sinh với nhau. 

Không may là nhiều chương trình đào 
tạo giáo viên lại hết sức yếu kém trong 
việc chuẩn bị cho sinh viên sư phạm giải 
quyết những nhiệm vụ phức tạp của việc 
giảng dạy trong môi trường đa văn hóa. Để 
tuyên chiến với chủ nghĩa vị chủng, chương 
trình đào tạo giáo viên đa văn hóa sẽ phải 

dạy quan điểm phê phán văn hóa để giúp 
cho sinh viên nhận thức được rằng con 
người của tất cả mọi nền văn hóa đều có 
chỗ mạnh và chỗ yếu, cũng mọi người ai 
cũng đều hoạt động trong vòng những cách 
nhận thức cụ thể của dân tộc mình. Chúng 
ta là một phần của ngôi làng toàn cầu theo 
nghĩa của giao thoa văn hóa hiện đại, và 
những nền văn hóa đa dạng sẽ làm phong 
phú sự hiểu biết của chúng ta về thế giới. 
Tất cả mọi nền văn hóa đều khó tránh khỏi 
những động lực làm thay đổi. Người ta cảm 
thấy tự tin hơn khi những thành tựu hoặc vẻ 
đẹp của nền văn hóa của mình được khẳng 
định,  cũng như khi họ được đào tạo để giải 
quyết những mâu thuẫn. 

Để có thể thiết kế và tiến hành những 
chương trình đào tạo giáo viên đa văn hóa, 
các nhà giáo dục cần thực hiện những 
nhiệm vụ sau: 

 
- Tổ chức những khóa học có cấp bằng 

để nghiên cứu đa văn hóa trở thành một yêu 
cầu bắt buộc. Tri thức và quan điểm đa văn 
hóa không thể chỉ là một hai môn tự chọn 
trong chương trình đào tạo giáo viên, mà 
phải được đẩy mạnh trong mọi thành tố của 
chương trình giáo dục sư phạm, trong môn 
chuyên ngành cũng như trong các môn 
chung như tâm lý và giáo dục học, và trong 
cả hoạt động thực tập.  

 
- Liên kết lịch sử của cuộïc sống với 

những phân tích xã hội và thiết kế chương 
trình học. Chúng tôi đề nghị sinh viên sư 
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phạm phản ánh một cách sâu sắc bản chất 
tự nhiên của những kinh nghiệm văn hóa 
sinh động thông qua việc nghiên cứu chính 
tự truyện của mình hoặc tiểu sử của người 
khác. Họ được dạy  ứng dụng cách phân 
tích xã hội thời hậu thực dân vào lịch sử 
cuộc sống, để phản ánh quá trình lịch sử 
của sự hình thành văn hóa. Đây sẽ là nền 
tảng để luyện tập sự nhạy cảm sư phạm về 
văn hóa  trong tương lai.  

 
- Xây dựng những cách nhìn nhiều chiều 

trong các chương trình nghiên cứu sau đại 
học. Trong những chương trình đào tạo thạc 
sĩ và tiến sĩ, cần phát triển nhu cầu về 
giảng dạy đa văn hóa và linh hoạt, tuyên 
chiến với những nghiên cứu theo chủ nghĩa 
thực chứng hẹp hòi thường loại trừ những 
tri thức sâu sắc của những nền văn hóa 
không phải là văn hóa phương Tây. 
Tesdale1 đã đưa ra một ví dụ thú vị về 
chương trình đào tạo thạc sĩ giáo dục do 
một nghiên cứu sinh người bản địa thuộc 
phía Tây nước Úc thực hiện sau khi cô lấy 
bằng đại học thứ nhất về nghệ thuật ảo. Là 
một nghệ sĩ ngoại hạng, ý tưởng của cô 
tuôn chảy qua cây cọ vẽ mạnh mẽ hơn 
nhiều so với qua những gì cô nói hoặc viết. 
Cô được phép "vẽ" lý thuyết của mình trên 
mặt vải, cùng với những phản ánh bằng 
văn viết  của cô về những nghiên cứu thực 
địa thực trạng giáo dục của vùng đất mà cô 
sinh trưởng. "Kết quả cuối cùng là một báo 
cáo nghiên cứu hết sức độc đáo và mạnh 
mẽ về nền giáo dục của những người bản 
địa Úc trẻ tuổi" (Tesdale, 2002). 

                                                 
1 Tesdale, G.R(2002)"Tension between the local and 
the global: the challenges for international educators", 
Báo cáo chính tại Hội nghị hàng năm lần thứ 13 của 
Hiệp hội Giáo dục Quốc tế, tháng 12, tại Tasmania. 

- Xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa 
trường sư phạm với nhà trường phổ thông, 
viên chức chính phủ và những tổ chức khác 
trong cộng đồng. Kỹ năng giao tiếp đa văn 
hóa có thể được đẩy mạnh thông qua quan 
hệ cộng tác. Chẳng hạn, nhà nước, công 
đoàn giáo viên và nhà trường ở 
Queensland (một bang của nước Úc) đã 
hợp tác để tổ chức một hội thảo hai ngày 
về vấn đề chống phân biệt chủng tộc, đó là 
nơi các nhà giáo có thể chia sẻ ý kiến của 
mình qua việc phân tích chủ nghĩa phân 
biệt chủng tộc trong giáo dục. Nhờ đó họ 
có thể tìm ra  giải pháp để giải quyết 
những vấn đề liên quan đến chủng tộc và 
văn hóa trong chính trường mình. 

Từ quan điểm thời hậu thực dân, các 
nhà giáo có thể cho rằng nhu cầu được 
chuẩn bị cho những mối quan tâm có tính 
toàn cầu sẽ đặt lợi ích sinh thái và văn hóa 
xã hội của hành tinh này lên trên những 
mục tiêu được quan niệm một cách chật 
hẹp của mỗi quốc gia. Quan điểm hậu thực 
dân hay là hậu hiện đại (post-
colonial/postmodern perspectives) trong 
chương trình giáo dục sẽ xây dựng trên chủ 
nghĩa đa văn hóa. Giáo viên và học sinh 
đều cần học cách nhìn nhận vấn đề và 
tham gia vào các mối quan hệ theo quan 
điểm đa phương. Sinh viên sư phạm và 
giáo sư hướng dẫn của họ sẽ không chỉ thực 
hiện một cuộc hành trình cộng tác  trong 
việc tuyên truyền tích cực cho sự phê phán 
xã hội-văn hóa, mà còn học cách tiếp nhận 
và nắm giữ những nguyên tắc xử thế toàn 
cầu mới, coi những nguyên tắc đó như là 
một phần những gì xác định nên hình ảnh 
của chính mình.  

Anne Hickling-Hudson 
TS. Phạm Thị Ly dịch 

Nguồn: IIEP Newsletter, September 2003 

Nguồn: IIEP Newsletter, September 2003
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Là một nhà giáo dục Úc nổi tiếng hoạt 
động ở bang Queensland, Allan Luke xuất 
thân từ một nguồn gốc rất đa dạng về mặt 
văn hóa: lớn lên trong cộng đồng người 
Hoa ở thành phố Los Angeles (Mỹ) trong 
thập niên 50, sau khi tốt nghiệp tiếng Anh 
tại bang California, Allan Luke chuyển đến 
Canada để dạy học trong các trường tiểu 
học và trung học ở đây, rồi sau đó trở về 
đại học Simaon Fraser để hoàn thành bậc 
sau đại học. Chính tại đây, ông đã bảo vệ 
thành công luận án tiến sĩ của mình và 
ngày nay người ta còn nhắc đến luận án đó 
như một công trình khai phá đầu tiên về 
một lãnh vực tương đối còn mới mẻ trong 
hệ thống các khoa học về giáo dục: xã hội 
học về giáo dục các kỹ năng đọc và viết 
(the sociology of literacy education). Allan 
Luke quan niệm bất cứ một nền giáo dục 
nào, không phân biệt giới tính, địa lí, chủng 
tộc, văn hóa, dù đó là giáo dục tri thức hay 
giáo dục đạo đức, cũng đều phải lấy sự đọc 
và sự viết làm căn bản và đây chính là một 
lãnh vực cần phải quan tâm nhiều nhất 
không phải chỉ trên bình diện thực tiễn mà 
còn cả về mặt nghiên cứu khoa học. Ông 
cho rằng trong một thế giới đang bị bão 
hòa bởi các phương tiện thông tin và ấn 
loát như hiện nay, thì việc dạy cho trẻ em 
một “khoa đọc – viết có tính chất phê 
phán” (critical literacy) là một điều cần 
thiết để cho các em có thể tự mình định 
hướng được trong một thế giới luôn luôn có  

nhiều sự thay đổi. Do bởi có những đóng 
góp to lớn trong lãnh vực này, ông đã được 
Hiệp hội quốc tế về đọc (International 
Reading Association) tuyên dương như là 
một trong những người đi tiên phong và có 
những công trình nghiên cứu sâu sắc về 
vấn đề này. 

Năm 1984, cùng với gia đình, Allan 
Luke di cư tới Úc và tham gia giảng dạy ở 
đại học James Cook tại miền bắc bang 
Queensland trong một thời gian khá dài là 
10 năm. Ở đây ông cũng tham gia vào 
chương trình đào tạo giáo viên cho người 
bản xứ là những người đã định cư từ lâu 
trên vùng đất này. Năm 1996, ông gia nhập 
vào trường đại học nổi tiếng Queensland 
và trở thành một trong những nhà giáo dục 
học có nhiều công trình nghiên cứu khoa 
học nhất. Ông đã viết 13 quyển sách khác 
nhau với một nội dung phong phú, bao gồm 
từ các vấn đề dạy đọc dạy viết, phân biệt 
chủng tộc cho đến những vấn đề như hoạch 
định ngôn ngữ và chính sách giáo dục. Ông 
được cử làm khoa trưởng khoa giáo dục 
thuộc trường đại học Queensland đồng thời 
cũng là cố vấn trưởng về giáo dục cho bộ 
trưởng giáo dục bang Queensland. 

Trong các năm 1999-2000, với tư cách 
là phó tổng giám đốc về giáo dục của bang 
Queensland, Allan Luke là một trong 
những kiến trúc sư chính của hàng loạt các 
cuộc cải cách giáo dục quan trọng và 
những cuộc cải cách này và đang có một 

Allan Luke: Kiến trúc sư của quá trình 
cải cách giáo dục ở Úc 
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tác động khá sâu đậm đối với các trường 
học ở bang Queensland nói riêng và cả hệ 
thống giáo dục của Úc nói chung. Nổi bật 
nhất trong các cuộc cải cách giáo dục ở 
bang Queensland và một dự án được gọi là 
“Căn bản mới” (New basics) đang được thử 
nghiệm tại 59 trường học. Dự án “New 
basics” này bao gồm bốn chương trình giáo 
dục mà học sinh cần phải trải qua để có thể 
thích ứng và phát triển được trong thời đại 
hiện nay. Đó là những chương trình về: 

 

* Học để hiểu biết về chính bản thân 
mình và hiểu được làm thế nào để có thể 
thích hợp với thế giới hiện đại. 

* Học cách giao tiếp và truyền thông 
với nhau 

* Học đề hiểu biết quyền lợi và trách 
nhiệm của bản thân mình 

* Học để có khả năng mô tả, phân tích 
và tác động lên thế giới ở chung quanh 
mình. 

 

Điểm cốt lõi trong dự án này là tư 
tưởng cho rằng học sinh cần phải thực sự 
dấn thân vào những vấn đề có tính chất 
thực tiễn hoặc lí thuyết và đó là những vấn 
đề có khả năng liên kết HS với the á giới bên 
ngoài, những vấn đề không bị giới hạn bởi 
các ranh giới chật hẹp của các bộ môn 
khoa học. Để phương pháp dạy học có hiệu 
quả những học sinh thuộc thế hệ mới có 
tính chất “hậu hiện đại”, những học sinh 
biết rõ về một chương trình âm nhạc trên 
TV hơn là về tác giả Shakespeare. Cũng 
cần phải đặc biệt chú ý đến tính đa dạng 
của người học, đặc biệt là đối với một quốc 
gia đa văn hóa như Úc. 

Allan Luke cũng là người đề xướng 
một phương pháp giáo dục đặc biệt nhằm 
giải quyết tình trạng quá tải của chương 
trình giáo dục. Đó là phương pháp mà ông 
gọi là “ít là nhiều” (less-is more approach) 
theo đó nhà trường cần phải từ bỏ lối dạy 
tham lam kiến thức, ôm đồm và nhồi nhét 
mọi thứ mà không kiểm nghiệm xem 
những thứ ấy có thực sự là cần thiết cho HS 
hay không. Theo ông, cần phải căn cứ vào 
những mục tiêu mới của nền giáo dục và 
những đặc trưng của thời đại hiện nay để 
tinh lọc những kiến thức đang được giảng 
dạy trong nhà trường hiện nay, và điều chủ 
yếu là phải dạy theo chiều sâu để có thể 
đạt đến hiệu quả giáo dục ở mức cao nhất. 
Dạy ít, học ít nhưng dạy và học có chiều 
sâu thì điều đó bao giờ cũng tốt hơn là dạy 
học ôm đồm đủ mọi thứ kiến thức nhưng lại 
hời hợt, nông cạn hoặc chỉ có tính chất hình 
thức. Những cuộc cải cách giáo dục nhằm 
giảm tải khối lượng kiến thức trong các 
chương trình giáo dục được thực hiện ở một 
số nước Châu Á (Hàn Quốc, Thái lan…) 
trong thời gian gần đây cũng đã đi theo 
chiều  hướng như Allan Luke đã đề nghị. 

 

Do những đóng góp quan trọng vào 
tiến trình cải cách giáo dục ở Úc, năm 
2003, Allan Luke được tặng thưởng huy 
chương giáo dục Úc và được tạp chí “The 
Bulletin” bầu là một trong 100 nhân vật lỗi 
lạc nhất của nước Úc trong năm 2003. 

 
 

TS. Nguyễn Ngọc Thanh dịch 
(Nguồn: The Bulletin with Newsweek, 

28/10/2003)
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(tiếp theo trang 7) 
Ngày nay, những HS trội não phải đã 

qua chương trình của đại học Hawthorne 
đang thực sự đạt những kỉ lục quốc gia. 
Không chỉ nhiều em trong số này đạt 
điểm trên 50% của các kỳ thi tốt nghiệp 
đại học mà 95% số HS này đang hoàn tất 
chương trình với điểm số trung bình từ 3 
đến 4 trên thang điểm 5. 

Các kết quả của Hawthorne có ý nghĩa 
đặc biệt đối với hệ thống giáo dục Hoa Kỳ 
và cung cấp một cách giải quyết vấn đề bỏ 
học của những HS trội não phải và sự 
xuống cấp của hệ thống giáo dục. Chương 
trình đã tiến hành năm năm chứng minh 
rằng chúng ta có thể “cứu” được những HS 
trội não phải tài năng và sáng tạo bằng 
cách sử dụng phương pháp giáo dục có giá 
khoa học này trong trường trung học. 

 
Môn Văn minh phương Tây Luận văn Khoa học nhân văn 

Thang điểm quốc gia 20-80 20-80 200-800 

Điểm đầu kỳ 29 31 270  
Điểm theo thang điểm 100 
cấp quốc gia 

1 4 1 

Điểm cuối kỳ 57 51 547  

Điểm theo thang điểm 100 
cấp quốc gia 

75 53 84 

Số phần trăm tăng của 
điểm thi 

97% 65% 103% 

Số điểm tăng theo thang 
điểm 100 

74 13 83 

TS. Nguyễn Ngọc Thanh tổng thuật từ: 
              - Alfred W.Munzert: 4 trắc nghiệm kiểm tra trí thông minh (2003) 

- Rita L. Atkinson: “Nhập môn tâm lí học” (Introduction to Psychology, 1993) 

- Howard Gardner: “Nghệ thuật, tâm thức và não” (Art, mind and brain, 1982) 

 

 
Tư liệu Tham khảo Giáo dục Quốc tế mong nhận được sự cộng tác về bài vở,  
thông tin và nhận xét góp ý của cán bộ, giáo viên và sinh viên trong trường. 
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